
 y học thực hành (667) – số 7/2009 
  
  
 

44 

chính để bệnh nhân vào viện. Lý do này không khác 
gì với các bệnh nhân COPD hút thuốc lá hoặc hút cả 
hai thứ 

 Ho khạc đờm mạn tính, đờm đục và khó thở: là 
biểu hiện kinh điển trong COPD, đặc biệt trong giai 
đoạn cấp của bệnh dù hút chỉ thuốc lào hay hút thuốc 
lá hoặc cả hai. 

 Tình trạng giãn phế nang: một đặc điểm khác biệt 
tương đối độc đáo là tỷ lệ bị giãn phế nang khá cao 
trong tổng số những người bị COPD do hút thuốc lào. 

 Thời gian được chẩn đoán COPD tính từ lúc 
bắt đầu hút thuốc lào: 20 – 30 là khoảng thời gian 
xuất hiện COPD cho những người hút thuốc lào và 
cũng là thời gian xuất hiện chứng bệnh này đối với 
những trường hợp hút thuốc lá hoặc hút cả hai loại 
thuốc.   

 Giai đoạn bệnh: tuyệt đại đa số bệnh nhân 
nghiên cứu của chúng tôi vào viện đều ở giai đoạn 
cuối của bệnh COPD. Điều này cũng dễ hiểu vì các 
bệnh nhân COPD nói chung chỉ vào viện do đợt cấp 
của bệnh. Về mặt này giữa COPD do thuốc lào và do 
thuốc lá hoàn toàn không có sự khác biệt.  

 Các bệnh lý kèm theo: tình trạng giãn phế nang 
là một hiện tượng thường gặp. Ngoài ra, tỷ lệ có các 
bệnh khác kèm theo khá nhiều. Điều này cảnh báo 
thầy thuốc về công tác điều trị không những chỉ với 
COPD mà còn đối với các quá trình bệnh lý khác ở 
những bệnh nhân này 

2. Ảnh hưởng của thuốc lào ở những bệnh nhân 
COPD về cơ bản không khác mấy so với ảnh hưởng 

của thuốc lá cũng như của cả hai loại thuốc hút duy 
chỉ có khác là tình trạng giãn phế nang ở những 
người hút thuốc lào có vẻ nổi trội hơn. 
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Tóm tắt: 
Suy hô hấp là một trong những nguyên nhân hàng 

đầu gây tử vong cho trẻ sơ sinh.  
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của liệu pháp 

Surfactant trong điều trị  hội chứng suy hô hấp cho trẻ  
sơ sinh tại khoa Sơ sinh năm 2006 

 Thiết kế : Nghiên cứu mô tả hồi cứu 
 Phương pháp: 116 trẻ có hội chứng suy hô hấp 

được điều trị bằng liệu pháp surfactant 
 Kết quả: Số ca thành công 91/116  chiếm tỉ lệ 

78.4%, số ca tử vong sau dùng thuốc là 25 ca chiếm 
21.6%. 75% tử vong trẻ có cân nặng < 1000g và 46% 
trẻ tử vong có tuổi thai <30 tuần . Nguyên nhân tử 
vong chủ yếu do xuất huyết não màng não, nhiễm 
khuẩn và 12% do bệnh màng trong.Liệu pháp 
surfactant rất hiệu quả trong điều trị viêm phổi trong 
tử cung.  

Từ khóa: liệu pháp Surfactant, suy hô hấp  
Summary 
Respiratory ditress syndrom is the main cause of 

death in the newborn. 
Objective: To evaluate the efficacy of surfactant 

therapy in treatment for the respiratory ditress 
syndrom for the newborn at the Neonatal Department 
of NHGO in 2006 

Methode:Retrospective study was carried out in 
116 infants which were diagnosed respiratory ditress 
syndromand were used surfactant 

Result: 78.4% cases had a good result, the 
motality were 21.6%.75% of death in infant with 
birthweight less than 1000g, 46% of death in infant 
with gestational age less than 30 weeks.The main 
causes of death were intracranial haemorrhage, 
sepsis and hyaline membrance disease (12%). 
Surfactant therapy had a good efficacy in treatment 
the pneumonia in uterus. 

Keywords: Respiratory ditress syndrom, surfactant  
Đặt vấn đề: 
Công tác chăm sóc bà mẹ và trẻ em ở nước ta 

hiện nay đã được ngành y tế đặc biệt quan tâm, tỷ lệ 
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tử vong trẻ em < 5 tuổi  đã giảm nhiều, tuy nhiên tử 
vong ở trẻ < 1tuổi đặc biệt là tử vong sơ sinh còn cao. 
Theo số liệu của WHO hàng năm có khoảng 4 triệu 
trẻ tử vong trong giai đoạn sơ sinh trong đó chủ yếu là 
các bệnh lý như đẻ non, suy hô hấp, viêm phổi trong 
tử cung v.v là các bệnh lý có thể dự phòng và điều trị 
được. Để góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh 
do các bệnh lý suy hô hâp, chúng tôi nghiên cứu đề 
tài này với mục tiêu 

Đánh giá hiệu quả của liệu pháp Surfactant trong 
điều trị  hội chứng suy hô hấp cho trẻ  sơ sinh tại 
khoa Sơ sinh năm 2006 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu: Là những trẻ sau đẻ có 

dấu hiệu suy hô hấp dựa vào thang điểm theo bảng 
Silverman >3 điểm tại khoa Sơ sinh Bệnh viện Phụ 
sản trung ương từ 1/1/2006 đến 31/12/2006 

2. Phương pháp nghiên cứu 
-Phương pháp mô tả hồi cứu 
-Tất cả các thông tin thu thập được dựa trên một 

mẫu bệnh án nghiên cứu thống nhất 
- Sử lý số liệu theo phương pháp thống kê y học 
Kết quả nghiên cứu  
1. Đặc điểm chung 
- Tổng số bệnh nhân có hội chứng suy hô hấp: 

116 ca  
- Số ca được chẩn đoán bệnh màng trong: 111 

ca (95%) 
- Số ca được chẩn đoán viêm phổi trong tử cung: 

5 ca (5%) 
- Số ca tử vong sau dùng surfactant : 25/116 

(21.6%) 
- Số ca điều trị thành công : 91/116 (78.4%) 
2. Đặc điểm của nhóm nghiên cứu 
2.1: Giới tính: Có 78 trẻ trai (67%) và 38 trẻ gái 

(33%). Tỷ lệ trẻ trai  nhiều gấp 2 lần trẻ gái 
 2.2: Cân nặng 
 Bảng 1: Surfactant với cân nặng khi đẻ và tỷ lệ tử 

vong 
 

Tổng số <= 1000g >1000g -
1500g 

>1500g – 
2000g 

>2000g – 
2500g 

> 2500g 

116 4 50 46 11 5 
TV: 25 3 13 6 5 0 
Tỷ lệ 
TV 

75% 26% 13% 26% 0% 

Nhận xét: Số trẻ có cân nặng cực thấp chỉ có 4 ca 
nhưng 75% số trẻ nhóm này tử vong. Số ca bệnh tập 
trung chủ yếu ở nhóm trẻ có cân nặng >1000g – 
1500g và >1500g – 2000g, tuy nhiên có tỷ lệ tử vong 
cao ở nhóm có cân nặng > 2000g – 2500g. Nhóm 
cân nặng >2500g không có ca nào tử vong. 

2.3 : Tuổi thai 
Bảng 2: Surfactant với tuổi thai khi đẻ và tỷ lệ tử 

vong 
 

Tổng số  <= 30 tuần 31- 32 tuần 33- 34 tuần >= 35 tuần 
116 28 53 29 6 

TV: 25 13 7 5 0 

Tỷ lệ TV 46% 13% 17% 0% 

Nhận xét: 46%  trẻ <= 30 tuần tử vong. Tỷ lệ tử 
vong ở nhóm trẻ 33 – 34 tuần cao hơn ở nhóm 31 – 32 
tuần. Không có ca tử vong nào ở nhóm trẻ > 35 tuần. 

2.4: Surfactant với kết quả điều trị viêm phổi trong 
tử cung 

Bảng 3 
 

STT P khi đẻ (g) Tuổi thai (tuần)              Bệnh lý mẹ 
   1     2400           35 Sốt, ối bẩn, vỡ ối kéo dài 
   2     2600           35 Nhiễm trùng ối 
   3     2700           36 Nhiễm trùng ối 
   4     2800           35 Vỡ ối > 3ngày 
   5     3100           38 Nhiễm trùng ối 

Nhận xét:  Nhóm trẻ viêm phổi trong tử cung chủ 
yếu gặp ở trẻ > 2500g và có tuổi thai >= 35 tuần 
2.5:Nguyên nhân tử vong  sau dùng surfactant 
Bảng 4 

Nguyên 
nhân 

Nhiễm 
khuẩn 

Xuất 
huyết não 
màng não 

Màng 
trong  

Viêm 
ruột hoại 

tử 

Tim bẩm 
sinh 

Tổng số 9 10 3 2 1 
Tỷ lệ % 36 40 12 8 4 

Nhận xét: Nguyên nhân tử vong sau bơm 
surfactant chủ yếu do nguyên nhân ngoài phổi. Tỷ lệ 
12% tử vong do bệnh màng trong tiến triển nặng. 

Bàn luận 
1. Đặc điểm về giới: Trong nhóm trẻ suy hô hấp 

67% là trẻ trai. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 
của nhiều tác giả như Nguyễn văn Tuấn 63.1% (4), 
Phạm Thị Xuân Tú 67% (5) 

Tỷ lệ bênh suy hô hấp ở nam cao hơn ở nữ là do 
dưới tác động của nội tiết tố nam làm chậm sự phát 
triển hoàn chỉnh phospholipid của surfactant ở phổi (1). 

2. Đặc điểm về cân nặng: 
Bảng 1 cho thấy 75% trẻ tử vong có cân nặng 

<1000g và không có ca tử vong nào ở nhóm cân 
nặng > 2500g. Điều này phù hợp với các kết quả của 
các tác giả khác là trẻ có cân nặng càng thấp tỷ lệ tử 
vong càng cao (2) (3). 

3. Đặc điểm về tuổi thai: 
Bảng 2 cho thấy 46% trẻ suy hô hấp tử vong có 

tuổi thai < 30 tuần, tỷ lệ này giảm dần khi tuổi thai 
càng lớn và không có trường hợp tử vong  nào ở tuổi 
thai > 35 tuần. Kết quả này cũng tương tự như công 
bố  của tác giả khác (3)(4) 

4. Trong tổng số 116 trẻ suy hô hấp có tới 111 trẻ 
mắc bệnh màng trong – chiếm 95% và chỉ có 5 trẻ viêm 
phổi trong tử cung – chiếm 5%. Ngược lại hoàn toàn với 
nhóm mắc bệnh màng trong về cân nặng và tuổi thai 
nhóm trẻ ở nhóm viêm phổi trong tử cung có cân nặng 
từ 2400g đến 3100g, có tuổi thai > 35 tuần đến đủ tháng 
38 tuần. Surfactant khi được bắt đầu sử dụng (năm 
2005) tại khoa sơ sinh, chúng tôi  chỉ định cho những 
trường hợp trẻ mắc bệnh màng trong, năm 2006 bơm 
surfactant được chỉ định cho những trường hợp  viêm 
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phổi trong tử cung có hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên cần có 
nghiên cứu với số lượng bệnh nhân lớn hơn . 

5. Số ca tử vong sau dùng surfactant  25/116 là 
21%, tỷ lệ này của chúng tôi thấp hơn so với Nguyễn 
Thanh Hà 30% (3), lý giải về lý do giảm được tỷ lệ tử 
vong  này  là do thời gian chúng tôi sử dụng 
surfactant sớm hơn. Về nguyên nhân tử vong của các 
trường hợp sau bơm surfactant: Theo bảng 4 đứng 
đầu nhóm nguyên nhân gây tử vong sau bơm 
surfactant là do xuất huyết não màng não. Theo 
Phạm Thị Xuân Tú trong nghiên cứu yếu tố ảnh 
hưởng đến tử vong của bệnh màng trong cũng cho 
thấy nếu trẻ mắc bệnh màng trong có kèm theo xuất 
huyết não màng não làm tăng tỷ lệ tử vong lên 
11,1%(5). Nhiễm khuẩn chiếm 36% nguyên nhân gây 
tử vong của nhóm sau bơm surfactant, đây không 
phải là biến chứng của bệnh mà là biến chứng gặp 
trong quá trình điều trị tại bệnh viện, hầu hết các 
trường hợp này là nhiễm khuẩn bệnh viện. Vì vậy để 
đạt được hiệu quả điều trị bệnh suy hô hấp bằng liệu 
pháp surfactant một vấn đề quan trọng là chống 
nhiễm khuẩn bệnh viện. Tỷ lệ tim bẩm sinh chỉ chiếm 
4% nguyên nhân gây tử vong, tuy nhiên con số này 
chưa phản ánh chính xác số lượng bệnh nhi có bệnh 
lý tim bẩm sinh vì phương tiện máy chẩn đoán của 
bệnh viện còn thô sơ chưa đúng chuyên ngành sơ 
sinh. Có 3 trường hợp tử vong (chiếm 12%) do bệnh 
lý màng trong nặng, đây là những trường hợp không 
đáp ứng với surfactant ngoại sinh, bệnh màng trong 
tiến triển ngày càng nặng mặc dù đã dùng liều 
surfactant nhắc lại. Một số tác giả đã đề cập tới các 
rối loạn di truyền gây ra thiếu surfactant và suy hô 
hấp nặng, ví dụ thiếu surfactant protein B là một rối 
loạn di truyền lặn nhiễm sắc thể thường không đáp 
ứng với điều trị surfactant ngoại sinh, thiếu surfactant 
protein C là di truyền trội nhiễm sắc thể thường(1). 
Tuy nhiên surfactant đã được sử dụng phổ biến tại 
các nước phát triển  từ thập niên 80 với nhiều chủng 
loại từ surfactant tự nhiên chiết suất từ phổi bò, phổi 
lợn đến surfactant tổng hợp và ngày càng chứng minh 
hiệu quả điều trị cũng như dự phòng hội chứng suy hô 
hấp ở trẻ non tháng. 

Kết luận 

Qua nghiên cứu 116 trẻ suy hô hấp  do bệnh 
màng trong và viêm phổi trong tử cung được điều trị 
bằng liệu pháp surfactant, chúng tôi rút ra một số kết 
luận sau 

1. 95% trẻ suy hô hấp  là do  bệnh màng trong, 
chỉ có 5% là do viêm phổi trong tử cung 

2. Mặc dù đã được điều trị surfactant nhưng vẫn 
còn tới 21,6% trường hợp mắc hội chứng suy hô hấp 
tử vong trong đó 40% do xuất huyết não màng não, 
36% do nhiễm khuẩn , 12% do bệnh màng trong diễn 
biến nặng 

3. Tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ trai nhiều gấp 2 lần trẻ gái, 
75% trẻ suy hô hấp tử vong có cân nặng < 1000g, 
46% trẻ suy hô hấp tử vong có tuổi thai <30 tuần. 
Cân nặng càng nhỏ, tuổi thai càng thấp tỉ lệ tử vong 
càng cao 

4. Viêm phổi trong tử cung được điều trị bằng liệu 
pháp surfactant có tỉ lệ thành công cao 

Kiến nghị 
Chăm sóc trước sinh làm giảm tỷ lệ trẻ đẻ non, 

phát hiện sớm điều trị kịp thời trường hợp mẹ có 
nhiễm khuẩn ối  làm giảm tỷ lệ trẻ viêm phổi trong tử 
cung, giảm chi phí điều trị 
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